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đưa trẻ đến TYT chủ yếu là tiêm chủng, khám chữa 
bệnh thấp. 

2.2. Hành vi sử dụng DVYT cho trẻ trong 4 tuần 
trước cuộc điều tra 

100% trẻ ốm không được điều trị.  
Tỷ lệ tự mua thuốc về chữa trị là cao nhất (39,2%).  
Tỷ lệ trẻ được đưa đến trạm y tế 25,6%. Trẻ được 

đưa đến bệnh viện huyện khi ốm (7,5%) thấp hơn đến 
bệnh viện tuyến trên (8,5%) và y tế tư nhân (19,2%). 
Tiêu chí chủ yếu các bà mẹ lựa chọn cơ sở y tế đưa trẻ 
đến khi ốm là tin tưởng vào chất lượng khám chữa 
bệnh (70,2%). 

3. Các yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng 
DVYT cho trẻ tại trạm y tế (TYT) 

Có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi của bà mẹ với 
hành vi sử dụng dịch vụ y tế cho trẻ dưới 5 tuổi tại TYT, 
nhóm tuổi từ 25 - 35 sử dụng dịch vụ y tế tại TYT là 
cao nhất.  

Tỷ lệ bà mẹ đưa trẻ đến TYT có sự khác biệt, tại xã 
Lại Yên (nơi có sự thu hồi, bồi thường đất nông nghiệp 
nhiều nhất) là thấp nhất, thị trấn Trạm Trôi các bà mẹ 
đưa trẻ đến khám chữa bệnh là cao nhất.  

Trẻ mắc bệnh mức độ nhẹ và vừa được đưa đến 
trạm y tế cao gấp 3,2 lần trẻ mắc bệnh nặng. Trẻ em bị 
bệnh nặng được các gia đình đưa đến tuyến trên có 
trình độ và điều kiện khám chữa bệnh cao hơn. 

Trẻ nhận được sự hỗ trợ của cán bộ y tế được đưa 
đến TYT cao gấp 2,5 lần trẻ không nhận được sự hỗ 
trợ của y tế.  

Bà mẹ tin tưởng vào trình độ chuyên môn của cán 
bộ y tế đưa trẻ đến TYT cao hơn 12 lần.  

Tỷ lệ bà mẹ hài lòng về mức độ sẵn có của thuốc 
đưa trẻ đến TYT cao hơn 4,6 lần. 
KHUYẾN NGHỊ 
Các bà mẹ cần phải đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y 

tế khi trẻ ốm, không nên tự điều trị ở nhà. 
Y tế huyện Hoài Đức nên tăng cường giáo dục cho 

các bà mẹ thuộc nhóm tuổi (> 35) và các bà mẹ 
thuộc vùng nơi có sự thu hồi, bồi thường đất nông 

nghiệp nhiều nhất về việc nên đưa con đi khám tại 
các cơ sở y tế. 

Các trạm y tế cần tăng cường chất lượng, tạo uy tín 
đối với các bà mẹ và người nhà bệnh nhân bằng cách 
hỗ trợ bệnh nhân nhiều hơn thông qua tư vấn. 

Đảm bảo sự sẵn có thuốc tại trạm y tế để phục vụ 
nhân dân trong đó chú ý thuốc cho trẻ em. 
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NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI ĐỘNG MẠCH PHẾ QUẢN 

 VỚI NỒNG ĐỘ VEGF HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHẾ QUẢN 
 

Tạ Bá Thắng - Bệnh viện 103 
Nguyễn Sĩ Tùng - Học viện Quân y 

Tóm tắt 
Mục tiêu: Xác định đặc điểm hình thái động mạch 

phế quản và mối liên quan với nồng độ VEGF huyết 
thanh ở bệnh nhân ung thư phế quản.  

Đối tượng và phương pháp: 39 bệnh nhân được 
chẩn đoán xác định là ung thư phế quản (tuổi trung 
bình 62,08 ± 1,65; nam: 30, nữ: 09) điều trị tại khoa 
Lao và bệnh phổi - Bệnh viện 103 từ 8/2010 - 5/2011. 
Chụp động mạch phế quản bằng máy chụp mạch kĩ 
thuật số xóa nền. 16 bệnh nhân được xét nghiệm nồng 
độ VEGF huyết thanh.  

Kết quả: Tăng sinh mạch ngoại vi quanh khối u gặp 
tỷ lệ cao. Nồng độ trung bình VEGF huyết thanh là 
132,50 ± 11,04pg/ml, tăng cao so với người bình 
thường. Có mối liên quan giữa mức tăng VEGF huyết 
thanh và các thay đổi hình thái động mạch phế quản. 

Từ khóa: Động mạch phế quản; Ung thư phế quản; 
Yếu tố tăng trưởng nội mạch  
summary 
Objectives: To determine deformities morphological 

characteristics of bronchial artery and relationship with 
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serum VEGF concentrations in patients with lung 
cancer.  

Subjects and method: 39 patients with lung cancer 
(30 mens, 09 women; mean age: 62,08 ± 1,65 years) 
were treated at Deparment of Tuberculosis and Lung 
disease -103 Hospital from August 2010 to May 2011. 
Bronchial artery angiography performed based on 
Seldinger’s technique by digital angiography machine. 
16 patients were examined serum VEGF levels.  

Results: The peripheral angiogensis of bronchial 
artery has high rate. Mean serum concentration of 
VEGF was 132.50 ± 11.04pg/ml, higher than normal 
group. There are relationship between morphological 
characteristics of bronchial artery and serum VEGF 
concentrations in patients with lung cancer  

Keywords: Bronchial artery; Lung cancer; Vascular 
endothelial growth factor (VEGF) 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư phế quản (UTPQ) là bệnh có tỉ lệ mắc cao 

và đang gia tăng trên thế giới. Kết quả điều trị của 
UTPQ còn hạn chế và tiên lượng của bệnh còn xấu [1]. 
Quá trình tạo mạch của khối u là một trong những yếu 
tố quan trọng quyết định sự phát triển, xâm lấn và di 
căn của UTPQ. Quá trình này liên quan chặt chẽ đến 
các yếu tố kích thích quá trình tạo mạch như yếu tố 
tăng trưởng nội mạch (Vascular epithelial growth 
factor-VEGF), sự đột biến của gen ức chế khối u như 
P53.v.v. [1, 5, 6]. Các nghiên cứu cho thấy có mối liên 
quan giữa biến đổi hình thái động mạch phế quản 
(ĐMPQ) với các yếu tố kích thích tạo mạch và khả 
năng di căn xa, tiên lượng xấu ở bệnh nhân UTPQ. 
Xác định đặc điểm tạo mạch còn có vai trò rất quan 
trọng trong việc áp dụng điều trị kháng tạo mạch. Đây 
cũng là phương pháp điều trị hiện tại có hiệu quả tốt và 
tiềm năng đối với UTPQ [2, 3, 5, 6]. Do vậy mục tiêu 
nghiên cứu của đề tài là: Xác định đặc điểm hình thái 
động mạch phế quản và mối liên quan giữa chúng với 
nồng độ VEGF huyết thanh ở bệnh nhân ung thư phế 
quản 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu: Gồm 2 nhóm: 
- Nhóm bệnh nhân: 39 bệnh nhân được chẩn đoán 

xác định là UTPQ, điều trị nội trú tại khoa Lao và bệnh 
phổi - Bệnh viện 103, thời gian từ tháng 8/2010 - 
5/2011. Các bệnh nhân được chẩn đoán xác định là 
UTPQ dựa vào chẩn đoán mô bệnh. Loại trừ những 
bệnh nhân có chống chỉ định với nội soi phế quản, sinh 
thiết. 

- Nhóm người bình thường: Gồm 15 là cán bộ, học 
viên của Học viện Quân y, trong tiền sử và hiện tại 
không mắc các bệnh lí ung thư và các bệnh lí khác. 
Nhóm này được lấy máu xét nghiệm nồng độ VEGF 
lấy kết quả để so sánh với nhóm bệnh nhân  

2. Phương pháp nghiên cứu: 
Các bệnh nhân được khám lâm sàng, làm các xét 

nghiệm thường quy (công thức máu, sinh hóa 
máu.v.v.), chụp Xquang phổi chuẩn và cắt lớp vi tính, 
nội soi phế quản-sinh thiết hoặc sinh thiết phổi qua 
thành ngực lấy bệnh phẩm chẩn đoán mô bệnh.  

Chụp ĐMPQ bằng kỹ thuật chụp mạch qua da (Kỹ 
thuật Seldinger) tại buồng chụp mạch, Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh, Bệnh viện 103. Đánh giá thay đổi hình 
thái ĐMPQ theo tiêu chuẩn của Remy J. và cs (1986) 
[9]: Giãn cuống, thân xoắn vặn, tăng sinh mao mạch 
ngoại vi. Xét nghiệm mô bệnh tại khoa giải phẫu bệnh, 
Bệnh viện K trung ương. Phân loại mô bệnh theo phân 
loại của WHO (1986). Phân loại giai đoạn bệnh theo 
TNM theo tiêu chuẩn của WHO (1997).  

Lấy máu tĩnh mạch của nhóm bệnh nhân và nhóm 
chứng xét nghiệm nồng độ VEGF huyết thanh bằng 
phương pháp miễn dịch gắn men (ELISA) tại labo miễn 
dịch-Trung tâm công nghệ cao, Học viện Quân y. 
Đánh giá sự thay đổi nồng độ VEGF huyết thanh ở 
bệnh nhân theo 2 mức: tăng thấp (nồng độ trung bình 
VEGF huyết thanh<165ng/ml), tăng cao (nồng độ 
trung bình VEGF huyết thanh#165ng/ml) [5]. Xử lý số 
liệu theo chương trình SPSS 11.5 
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Bảng 1. Thay đổi hình thái ĐMPQ  
Thay đổi hình thái ĐMPQ Số lượng (n=39) Tỷ lệ (%) 

Giãn cuống 24 61,5 
Thân xoắn vặn 28 71,8 

Tăng sinh mạch ngoại vi 37 94,9 
Chảy máu 23 59,0 

Hình ảnh tăng sinh mạch ngoại vi gặp tỉ lệ cao nhất 
(94,7%); Thân động mạch xoắn vặn gặp 71,8% và 
giãn cuống ĐMPQ gặp 61,5%. Hình ảnh chảy máu của 
ĐMPQ gặp 59%. Như vậy hầu hết bệnh nhân UTPQ 
đều có thay đổi hình thái ĐMPQ. Theo Witt C. (2000) 
hiện tượng tăng sinh mạch ngoại vi của ĐMPQ gặp 
100% ở UTPQ có ho máu [10]. Tạ Bá Thắng và cs 
(2009) thấy 100% UTPQ có ho máu gặp tăng sinh 
mạch ngoại vi. Điều này chứng tỏ hiện tăng tăng sinh 
mạch gặp phổ biến trong UTPQ.  

Theo Kerbel R.S. (2008) cơ chế tăng sinh mạch 
máu trong UTPQ liên quan đến yếu tố tăng trưởng nội 
mạch (Vascular endothelial growth factor -VEGF) và 
đây cũng là cơ sở cho việc phát triển các thuốc kháng 
quá trình tạo mạch [7]. 

Bảng 2. Nồng độ trung bình VEGF huyết thanh 

Nồng độ trung bình 
VEGF (pg/ml) 

Nhóm UTPQ 
(n=16) 

Nhóm người 
bình thường 

(n=15) 
P 

X ± SD 132,50 ± 11,04 54,7 ± 5,96 <0,001 
Nồng độ trung bình VEGF ở nhóm bệnh nhân là 

132,50 ± 11,04 pg/ml, cao hơn rõ rệt so với nhóm 
người bình thường (p < 0,01).  

Bảng 3. Mức tăng nồng độ VEGF huyết thanh ở 
nhóm UTPQ 

Mức tăng nồng độ VEGF Số lượng (n=16) Tỷ lệ (%) 
Tăng thấp 10 62,5 
Tăng cao 06 37,5 

Tỷ lệ bệnh nhân tăng nồng độ VEGF huyết thanh ở 
mức thấp gặp chủ yếu (62,5%). 

Kaya A. và cs (2003) nghiên cứu sự thay đổi nồng 
độ VEGF huyết thanh ở bệnh nhân UTPQ không tế 
bào nhỏ, các tác giả nhận thấy nồng độ trung bình 
VEGF là 119 pg/ml, cao hơn nhóm người bình thường 
rõ rệt [6]. Chứng tỏ có sự gia tăng quá trình tạo mạch ở 
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bệnh nhân UTPQ. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
cũng tương tự như nhận xét của các tác giả. Brock CS 
và cs (2002) nhận thấy nồng độ VEGF huyết thanh 
tăng cao ở bệnh nhân UTPQ có dấu hiệu tiến triển và 
tái phát. Do đó nồng độ VEGF huyết thanh còn được 
coi như là một dấu ấn đánh giá sự tiến triển và tiên 
lượng ở bệnh nhân UTPQ không tế bào nhỏ.  

Bảng 4. Liên quan giữa thay đổi hình thái ĐMPQ và 
nồng độ VEGF 

 
Thay đổi hình thái 

§MPQ 

Nồng độ trung bình VEGF huyết thanh 
(n=39) 
X ± SD 

Giãn cuống 71,67 ± 39,48 
Thân xoắn vặn 162, 5 ±14,81 

Tăng sinh ngoại vi 128,67  ± 62,59 
Chảy máu 148,89  ± 79,25 

Nồng độ VEGF trung bình cao nhất ở nhóm có thân 
ĐMPQ xoắn vặn (162, 5 ±14,81), tiếp đến nhóm có 
dấu hiệu chảy máu, tăng sinh mạch ngoại vi và thấp 
nhất ở nhóm có giãn cuống ĐMPQ (71,67 ± 39,48). 
Như vậy sự tăng sinh ĐMPQ song song với nồng độ 
VEGF huyết thanh. Ferrara N. và các cs (2004) nghiên 
cứu 407 bệnh nhân UTPQ giai đoạn I-III thấy rằng hiện 
tăng tăng tạo mạch khối u liên quan đến nồng độ cao 
VEGF và tiên lượng thời gian sống thêm ngắn. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nhận xét của các 
tác giả. 
KẾT LUẬN 
Nghiên cứu hình thái động mạch phế quản và nồng 

độ VEGF ở 39 bệnh nhân UTPQ, bước đầu chúng tôi 
nhận thấy một số kết quả sau: 

- Hình ảnh tăng sinh mạch ngoại vi gặp tỉ lệ cao 
nhất (94,7%), thân động mạch xoắn vặn gặp 71,8% và 
giãn cuống ĐMPQ gặp 61,5%.  

- Nồng độ trung bình VEGF huyết thanh ở nhóm 
bệnh nhân là 132,50 ± 11,04 pg/ml, cao hơn nhóm 
người bình thường rõ rệt (P<0,001) 

- Có mối liên quan giữa thay đổi hình thái ĐMPQ và 
nồng độ trung bình VEGF huyết thanh. 
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VÀI NÉT SƠ BỘ VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG  

THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI Y HỌC CỔ TRUYỀN 
 

Trần Thị Thu Vân 
 
Bệnh tim mạch - đái tháo đường (Diabetic 

Cardiopathy，DC) chỉ bệnh nhân đái tháo đường có 
biến chứng tim mạch hoặc có bệnh lý tim mạch kèm 
theo, đây là một trong những biến chứng về lâu dài và 
nguy hiểm của bệnh đái tháo đường. Bệnh tim mạch - 
đái tháo đường chủ yếu ảnh hưởng tới các mạch máu 
lớn, trung bình, nhỏ và vi huyết quản của tim, trong đó 
bao gồm bệnh xơ vữa động mạch vành không đặc hiệu 
do đái tháo đường, bệnh cơ tim do đái tháo đường và 
bệnh lý thần kinh tự động của tim do đái tháo đường[1]. 
Hiện nay, nghiên cứu về bệnh tim mạch - đái tháo 
đường cũng vẫn đang ở những giai đoạn bước đầu, các 
thuốc điều trị bệnh này của y học hiện đại có kết quả 
rất rõ ràng nhưng tác dụng phụ không ít và bệnh có 

đặc điểm hay tái phát. Y học cổ truyền thông qua biện 
chứng luận trị, có tác dụng nhất định trong việc khống 
chế và cải thiện bệnh đái tháo đường có biến chứng 
mạch máu nói chung và bệnh tim mạch – đái tháo 
đường nói riêng. Qua điều trị, bệnh nhân đạt được hiệu 
quả như tăng cường sức đề kháng với bệnh tật, cải 
thiện chất lượng cuộc sống, đây là phương pháp điều 
trị tận gốc và cũng là ưu điểm của Y học cổ truyền. 

Tác giả thông qua tập hợp các văn kiện nghiên 
cứu, sơ bộ đưa ra mối liên hệ trong việc chẩn đoán và 
điều trị bệnh lý tim mạch - đái tháo đường theo hướng 
hiện đại Y học cổ truyền, hy vọng có thể góp phần kết 
hợp hiệu quả hơn giữa y học hiện đại và y học cổ 
truyền trong điều trị bệnh lý này. 


